Báo cáo thường niên

Năm báo cáo : 2009
Tên công ty : Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1
I/ Lịch sử hoạt đông của công ty

1/ Những sự kiện quan trọng:
         + Việc thành lập: Công ty cổ phần xây dung điện VNECO1 tiền thân là công ty xây lắp điện 3.1 được thành lập theo quyết định số : 48/2004/QĐ-BCN  ngày 08/04/2003 của bộ trưởng bộ công nghiệp trên cơ sở hợp nhất xí nghiệp thi công cơ giới và xây dựng điện với đội thi công cơ giới thành công ty xây lắp điện 3.1 ( Công ty con nhà nước ) trực thuộc công ty xây lắp điện 3. Quyết định số 158/2004/QĐ-BCN ngày 16 tháng 12 năm 2004 của bộ công nghiệp về việc chuyển công ty xây lắp điện 3.1 thành công ty cổ phần xây lắp điện 3.1, quyết định số 54QĐ/XLĐ3.1- HĐQT của chủ tịch hội đồng quản trị công ty xây lắp điện 3.1 về việc đổi tên công ty cổ phần xây lắp điện 3.1 thành công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1.
        + Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần ( Nếu có )

        + Niêm yết : Công ty đã niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  ngày 4 tháng 9 năm 2008
        + Những sự kiên khác 
2/ Quá trình phát triển

        + Ngành nghề kinh doanh : Xây lắp các công trình hệ thống lưới điện , trạm biến áp đến 500KV và các công trình nguồn điện , các công trình công nghiệp và dân dụng công trình giao thông thuỷ lợi , viến thông , văn hoá thể thao , sân bay bến cảng , sản xuất thiết bị , phụ kiện điện , khai thác và kinh doanh cát , đá , sỏi và các chủng loại vật liệu xây dựng khác . Kinh doanh vận tải hàng hoá , , kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp , khu chế suất , khu công nghệ cao , khu kinh tế mới . Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư , thiết bị điện , vật liệu xây dựng thiết bị phương tiện vận tải , xe máy thi công . Chế tạo kết cấu thép , các sản phẩm cơ khí và mạ kẽm , sản xuất các sản phẩm bê tông , kinh doanh xăng dầu , sửa chữa xe máy thi công và phương tiện vận tảI . Đầu tư nhà máy điện độc lập, sản xuất và kinh doanh điện
         + Tình hình hoạt động

3/ Định hướng phát triển

         + Các mục tiêu chủ yếu của công ty : Hàng năm công ty phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân trên 10%
         + Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Công ty sẽ phát triển đa ngành đa nghề , phát triển trong lĩnh vực  văn hoá du lịch, sản xuất công nghiệp , dân dụng, đầu tư các nhà máy điện độc lập , sản xuất và kinh doanh điện, kinh doanh bất động sản , xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê
II/ Báo cáo của hội đồng quản trị
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm ( Lợi nhuận , tình hình tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm… ): Trong năm 2009 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt được hiệu quả kinh tế cao, doanh thu thuần đạt 66.138.488.714đ Lợi nhuận sau thuế đạt 8.726.481.186 ®  lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu 2.917đ , cổ tức : không
2. Những thay đổi chủ yếu trong năm ( Những khoản đầu tư lớn , thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trương mới)
3. Triển vọng và kế hoach trong tương lai ( thị trương dự tính , mục tiêu) Công ty sẽ phát triển đa ngành đa nghề , phát triển trong lĩnh vực  văn hoá du lịch, sản xuất công nghiệp , dân dụng, đầu tư các nhà máy điện độc lập , sản xuất và kinh doanh điện, kinh doanh bất động sản. Trong năm 2010 giá trị khối lượng của các công trình năm 2009 chuyển qua và các hợp đồng đã ký với chủ đầu tư   năm 2009, dự kiến giá trị trúng thầu  thực hiện năm 2010 với tổng giá trị :83 tỷ đồng , kế hoạch doanh thu năm 2010: 68 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế: 6 tỷ đồng.
III/ Báo cáo của ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính 
Báo cáo tài chính tóm tắt

Năm 2009
I.A. Bảng cân đối kế toán

	Stt
	               Nội dung
	Số d­​ đầu năm
	Sè d­​ cuèi năm

	A
	Tài sản ngắn hạn
	32.344.589.244
	46.808.246.534

	I
	Tiền và các khoản tư​ơng đư​ơng tiền
	1.489.844.351
	13.822.613.272

	II
	Các khoản đầu t​ư tài chính ngắn hạn
	2.800.000.000
	2.800.000.000


	III
	Các khoản phải thu ngắn hạn
	14.739.793.486
	18.350.426.066

	IV
	Hàng tồn kho
	10.874.454.105
	9.521.900.436

	V
	Tài sản ngắn hạn khác
	2.440.497.302
	2.313.306.760

	B
	Tài sản dài hạn
	12.760.084.883
	14.392.955.234

	I
	Các khoản phải thu dài hạn
	          0
	          0

	II
	Tài sản cố định
	8.119.725.828
	6.645.407.963

	1
	- TSCĐ hữu hình
	6.769.725.828
	5.295.407.963

	
	Nguyên giá
	24.860.065.679
	23.004.168.208

	
	Giá trị hao mòn luỹ kế
	(18.090.339.851)
	( 17.708.760.245)

	2
	- TSCĐ vô hình
	1.350.000.000
	1.350.000.000

	3
	- TSCĐ thuê tài chính
	         0
	         0

	4
	- Chi phí XDCB dở dang
	         0
	         0

	III
	Bất động sản đầu t​ư
	         0
	         0

	IV
	Các khoản đầu t​ư tài chính dài hạn
	4.240.253.900
	5.016.900.100

	1
	- Đầu tư vào công ty con
	         0
	         0

	2
	- Đầu tư vào công ty liên kết , liên doanh
	         0
	         0

	3
	- Đầu tư dài hạn khác
	11.994.308.510         
	9.893.858.510

	4
	- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
	( 7.754.054.610)
	( 4.876.958.410)

	V
	Tài sản dài hạn khác
	400.105.155
	2.730.647.171

	
	Tổng công tài sản
	45.104.674.127
	61.201.201.768

	A 
	Nợ phải trả
	23.988.240.670
	31.851.955.124

	I
	Nợ ngắn hạn
	23.575.408.669
	31.798.509.174

	II
	Nợ dài hạn
	906.500.000
	53.445.950

	B
	Vốn chủ sở hữu
	21.116.433.457
	29.349.246.644

	I
	Vốn chủ sở hữu
	20.622.765.458
	29.349.246.644

	1
	- Vốn đầu t​ư của chủ sở hữu
	30.000.000.000
	30.000.000.000

	2
	- Thặng dư​ vốn cổ phần
	111.973.829
	111.973.829

	3
	- Vốn khác của chủ sở hữu
	     0
	      0

	4
	- Cổ phiếu quỹ
	-84.200.000
	-84.200.000

	5
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	     0
	      0

	6
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	     0
	      0

	7
	- Các quỹ
	1.455.805.271
	1.455.805.271

	8
	- Lợi nhuận sau thuế chư​a phân phối
	(10.860.813.642)
	(2.134.332.456)

	
	-Nguồn vốn đầu t​ư  XDCB
	         0
	        0

	II
	Nguồn kinh phí và quỹ khác
	         0
	        0

	
	Tổng cộng nguồn vốn
	45.104.674.127
	61.201.201.768


II.A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

	Stt
	             Chỉ tiêu
	  Kỳ báo cáo
	    Luỹ kế

	1
	Doanh thu bán hàng & CC dịch vụ
	66.162.657.141
	66.162.657.141

	2
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	24.168.427
	24.168.427

	3
	D.Thu thuần về bán hàng &CC Dvụ
	66.138.488.714
	66.138.488.714

	4
	Giá vốn hàng bán
	57.621.343.018
	57.621.343.018

	5
	LN gộp về bán hàng & CC dịch vụ
	8.517.145.696
	8.517.145.696

	6
	Doanh thu hoạt động tài chính
	3.047.314.620
	3.047.314.620

	7
	Chi phí tài chính
	1.411.152.895
	1.411.152.895

	
	Trong đó : Chi phí lãi vay
	   707.124.895
	   707.124.895

	8
	Chi phí bán hàng
	         0
	         0

	9
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	3.161.674.247
	3.161.674.247

	10
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD
	6.991.633.174
	6.991.633.174

	11
	Thu nhập khác
	1.188.441.487
	1.188.441.487

	12
	Chi phí khác
	700.538.680
	700.538.680

	13
	Lợi nhuận khác
	487.902.807
	487.902.807

	14
	Tổng lợi nhuận kế toán tr​ước thuế
	7.479.353.981
	7.479.353.981

	15
	Chi phí thuế  TNDN hiện hành
	928.258.201
	928.258.201

	16
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại
	(2.175.203.406)
	(2.175.203.406)

	17
	Lợi nhuận sau thuế TNDN
	8.726.481.186
	8.726.481.186

	18
	Lãi cỏ bản trên cổ phiếu
	 2.917
	 2.917

	19
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
	        0
	         0


Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

	            Danh mục
	§VT
	31/12/2008
	31/12/2009

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	
	
	

	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn
	Lần
	1,4
	1,47

	+ Hệ số thanh toán nhanh
	Lần
	0,93
	1,17

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	
	

	+ Hệ số nợ / Tổng tài sản
	Lần
	0,53
	0,52

	+ Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu
	Lần
	1,1
	1,08

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	
	

	+ Vòng quay hàng tồn kho
	Vòng
	
	

	+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản
	Lần
	0,75
	1,08

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	
	
	

	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần
	%
	-31
	13

	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu
	%
	-51
	29,7

	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản
	%
	-24
	14,25

	+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần
	%
	-32
	10,57


       Trong năm 2009 kết quả  hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty lãi rất cao cho nên các chỉ tiêu về tài chính đều tăng vượt bậc so với năm 2008. 
· Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh

· Phân tích những biến động , những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động

· Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: 61.201.201.768 ®
· Những thay đổi về vốn cổ đông / vốn góp: 
· Tổng số cổ phiếu theo từng loại ( Cổ phiếu thường , cổ phiếu ưu đãI ): 3.000.000
· Tổng số tráI phiếu đang lưu hành theo từng loại ( tráI phiÊu có thể chuyển đổi , không thể chuyển đổi: Không
· Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: Tại ngày 25/01/2010: 2.929.030
    Trong đó Cổ đông trong nước nắm giữ  : 2.924.730cp

                    Cổ đông người nước ngoài nắm giữ : 4.300cp

· Số lượng cổ phiếu dự trữ cổ phiếu theo từng loại ( Nếu có ): Không
· Cổ tức / Lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: 0% 
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh  doanh
Phân tích tổng quan về hoạt đông của công ty so với kế hoạch / dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây
	TT
	Chỉ tiêu
	Thực hiện năm 2008
	KH năm 2009
	Thực hiện năm 2009
	% thực hiện so với KH
	% thực hiện so với 2008

	1


	Doanh thu bán hàng & CC dịch vụ
	34.243.065.626
	80.000.000.000
	66.162.657.141
	83%
	193%

	2
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	13.349.632
	
	24.168.427
	
	181%

	3
	D.Thu thuần về bán hàng &CC Dvụ
	34.229.715.994
	
	66.138.488.714
	
	193%

	4
	Giá vốn hàng bán
	34.065.252.522
	
	57.621.343.018
	
	169%

	5
	LN gộp về bán hàng & CC dịch vụ
	164.147.301
	
	8.517.145.696
	
	518%

	6
	Doanh thu hoạt động tài chính
	971.478.131
	
	3.047.314.620
	
	313%

	7
	Chi phí tài chính
	9.125.203.173
	
	1.411.152.895
	
	15%

	8
	Chi phí bán hàng
	
	
	
	
	

	9
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	3.022.737.732
	
	3.161.674.247
	
	104%

	10
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD
	- 11.011.999.302
	
	6.991.633.174
	
	

	11
	Thu nhập khác
	241.316.599
	
	1.188.441.487
	
	492%

	12
	Chi phí khác
	105.334.325
	
	700.538.680
	
	665%

	13
	Lợi nhuận khác
	135.982.274
	
	487.902.807
	
	358%

	14
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	-10.876.017.028
	
	7.479.535.981
	
	

	15
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	   0
	
	928.258.201
	
	

	15
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại
	   0
	
	( 2.175.203.406)
	
	

	16
	Lợi nhuận sau thuế TNDN
	-10.876.017.028
	8.000.000.000
	8.726.481.186
	109%
	


       Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 17% so với kế hoạch và tăng 193% so với năm 2008. Lợi nhuận sau thuế tăng 9%  so với kế hoạch Và  tăng rất lớn so với năm 2008
       Trường hợp sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch thì nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm của ban giám đốc đối với việc không hoán thành kế hoạch sản xuất kinh doanh :
Những tiến bộ công ty đã đạt được

· Những cải tiến về cơ cấu tổ chức , chính sách , quản lý

· Các biện pháp kiểm soát

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai: Căn cứ vào tình hình kinh tế trong nước và quốc tế , chiến lược phát triển của công ty và kế hoạch triển khai các dự án , VNECO1 đặt ra mục tiêu đưa công ty trỏ thành một tổ chức sản xuất kinh doanh đa nghành với các lĩnh vực chủ yếu : Xây dựng điện , công nghiệp và dân dụng; xuất nhập khẩu vật tư thiết bị điện, phương tiện vận tải , xe máy thi công ,sản xuất và kinh doanh điện năng , đầu tư các nhà máy điện độc lập,  đẩy mạnh hoạt động đầu tư bất động sản , xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê.
 IV/ Báo cáo tài chính

         Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của luật kế toán: báo cáo 2005,2006,2007,2008,2009
V/ Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 

1.  Kiểm toán độc lập 

· Đơn vị Kiểm toán độc lập:  Chi nhánh công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh ( AISC )
· ý kiến kiểm toán độc lập: Chúng tôi đã tiến hành cuộc kiểm toán theo các chuẩn mực của kiểm toán việt nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoach và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý là báo cáo tài chính không còn chứa đựng những sai sót trọng yếu . Chúng tôi thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, thu thập các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính. Cuộc kiểm toán cũng bao gồm việc xem xét , đánh giá những tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các thông tỉn trên báo cáo tài chính . Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã cung cấp những căn cứ hợp lý cho những nhận xét của chúng tôi.       Theo ý kiến của chúng tôi xét trên các khía cạnh trọng yếu , báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2009, kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các dòng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày ; phù hợp với chế độ , chuẩn mực kế toán việt nam và các quy định pháp lý có liên quan 
· Các nhận xét đặc biệt ( Thư quản lý ): Không
2. Kiểm toán nội bộ 

· ý kiến của kiểm toán nội bộ: Không
· Các nhận xét đặc biệt: Không
VI/ Các công ty có liên quan
· Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp của tổ chức công ty:không
· Công ty có trên 50% vốn cổ phần / vốn góp do tổ chức công ty nắm giữ: Không
Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 ngoài cổ đông tổng công ty cổ phần xây dựng điện việt nam nắm giữ 10,68% cổ phần không có tổ chức , cá nhân nào năm giữ trên 5% cổ phần của công ty

· Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan

· Tóm tắt tình hình hoạt động và tình hình tài chính của các công ty  liên quan
VII/  Tổ chức và nhân sự
· Cơ cấu tổ chức của công ty: Cơ cấu tổ chức của công ty hiện nay bao gồm 1 trụ sở chính , 1 văn phòng đại diện ở Hà Nội , 1 văn phòng đại diện ở thành phố Hồ Chí Minh, 6 đội và 1 xưởng cơ khí

Trụ sở của công ty : Số 489 Nguyễn Lương Bằng - Hoà Hiệp Nam - Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 05113772001, 3772005 , 3772006, 3772007

FAX: 05113772006

Email: VNECO1@GMAIL.COM
Website : vneco1.com.vn
Văn phòng đại diện ở Hà Nội số 67 - B3 Khu đô thị mới Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Văn phòng đại diện ở Thành phố Hồ Chí Minh: Số 702 Nguyễn Kiệm , phường 4 – Quận phú Nhuận- Thành phố Hồ Chí Minh
 Các Đội và xưởng cơ khí có văn phòng tại số 493 Nguyễn Lương Bằng - Hoà Hiệp nam - quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng
· Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành

+ Ông : Đỗ văn Chính
Giới tính : Nam

Năm sinh : 01/05/1954

NƠI sinh : Nam Tiến - Nam Trực - Nam định

Quốc tịch : Việt nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Nam Tiến - Nam Trực - Nam định

Địa chỉ thường trú : Chơn tâm 1a - Hoà Khánh nam - Liên chiểu - Đà Nẵng

Số CMND : 181975538 CA Nghệ tĩnh cấp ngày 04/04/1980

Trình độ văn Hoá : 10/10

Trình độ chuyên môn : Đại học bách khoa Hà Nội ngành phát dẫn điện

Chức vụ hiện nay : Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty

+ Ông : Trần Hoàng Bính
Giới tính : Nam

Năm sinh : 16/8/1966

NƠI sinh : Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ an

Quốc tịch : Việt nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ an

Địa chỉ thường trú : Hoà Minh - Liên Chiểu - Đà Nẵng

Số CMND : 181370022 CA Nghệ tĩnh cấp ngày 06/05/1983

Trình độ văn Hoá : 10/10

Trình độ chuyên môn : Đại học ngành phát dẫn điện - Bộ Năng lượng

Chức vụ hiện nay : uỷ viên hội đồng quản trị kiêm phó giám đốc công ty

+ Ông Nguyễn trường Thành
Giới tính : Nam

Năm sinh : 01/08/1958

NƠI sinh : Quỳnh Bá - Quỳnh Lưu - Nghệ an

Quốc tịch : Việt nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán :Vạn tưởng - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi

Địa chỉ thường trú : 101 Huỳnh ngọc Huệ - Đà Nẵng

Số CMND : 201049537 CA Đà nẵng  cấp ngày 25/12/1998

Trình độ văn Hoá : 10/10

Trình độ chuyên môn : Đại học xây dựng Hà Nội ngành máy xây dựng
Chức vụ hiện nay : uỷ viên hội đồng quản trị kiêm  phó giám đốc công ty

+ Ông : Vũ Danh Khánh
Giới tính : Nam

Năm sinh : 16/01/1962
NƠI sinh : Tiên phương - Chương Mỹ - Hà Nội
Quốc tịch : Việt nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Tiên Phương - Chương Mỹ- Hà Nội
Địa chỉ thường trú : 294/56 Nguyễn Lương Bằng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Số CMND : 201580952 cấp ngày 03/08/2006 nơi cấp : Đà Nẵng
Trình độ văn Hoá : 10/10

Trình độ chuyên môn : Đại học tài chính kế toán Hà Nội nghành kế toán
Chức vụ hiện nay : Kế toán trưởng công ty

· Thay đổi giám đốc ( Tổng giám đốc điều hành trong năm): Không
· Quyền lợi của ban giám đốc : Tiền lương , thưởng của ban giám đốc và các quyền lợi khác: Thực hiện theo quy chế tiền lương của công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1
· Số lượng cán bộ , nhân viên và chính sách đãi ngộ đối với người lao động

 Số lượng lao động của công ty vào thời điểm 31 tháng 12 năm 2009 là 157 người, trong đó :

	Phân loại theo trình độ người lao động
	31/12/2008
( Người )
	    Tỷ lệ %
	31/12/2009
( Người )
	Tỷ lệ %

	Đại học và trên đại học
	26
	14,05
	22
	14

	Cao đẳng 
	2
	1,1
	1
	0,6

	Trung cấp 
	16
	8,64
	17
	10,8

	Công nhân kỹ thuật
	75
	40,5
	52
	33

	Lao động phổ thông
	66
	35,6
	65
	41,6

	Tổng cộng
	185
	100
	157
	100


· Thay đổi thành viên hội đồng quản trị / thành viên hội đồng thành viên / chủ tịch ban giám đốc , ban kiểm soát , kế toán trưởng: Ngày 14 tháng 03 năm 2009 tai đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ông Vũ Danh Khánh xin rút khỏi thành viên  hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung ông : Phan đức vinh và ông Trần đình Điệp vào hội đồng quản trị.
VIII/ Thông tin cổ đông / thành viên góp vốn và quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị / Hội đồng thành viên / Chủ tịch và ban kiểm soát / Kiểm soát viên
· Thành viên và cơ cấu hội đồng quản trị , ban kiểm soát ( Nêu rõ thành viên độc lập không điều hành), thành viên và cơ cấu hội đồng thành viên, kiểm soát viên, chủ tịch công ty

 Hội đồng quản trị công ty có 5 thành viên

+ Ông : Đỗ văn Chính : Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty 

+ Ông : Nguyễn trường Thành : Uỷ viên hội đồng quản trị kiêm phó giám đốc công ty

+ Ông : Trần Hoàng Bính : Uỷ viên hội đồng quản trị kiêm phó giám đốc công ty

+ Ông : Phan Đức Vinh : Uỷ viên HĐQT : Trưởng phòng kỹ thuật an toàn
+ Ông : Trần Đình Điệp : Uỷ viên HĐQT : Trưởng phòng TCLĐHC

Ban kiểm soát : gồm có 3 thành viên:
+ Ông : Phan Hiệp : Trưởng ban kiểm soát

+ Ông : Phan duy Nam : Thành viên

+ Bà : Vũ thị thu Hoài : Thành viên

· Hoạt động của hội đồng quản trị: Hoạt động theo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế quản trị công ty đã được đại hội đồng cổ đông thông qua
· Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: Hoạt động theo sự phân công của hội đồng quản trị
· Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT ( ví dụ tiểu ban tiền lương , thưởng tiểu ban đầu tư , nhân sự )
· Hoạt động của ban kiểm soát / Kiểm soát viên: Hoạt động theo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế quản trị công ty đã được đại hội đồng cổ đông thông qua
· Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt đông quản trị công ty: Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm, đơn vị tập trung  cho việc chỉ đạo thi công các công trình với chất lượng , năng suất và hiệu quả, đẩy mạnh hơn nưa công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm . Cải thiện và đào tạo để nâng cao năng lực quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý nhân sự. Trên cơ sở quản lý con người theo tiêu chí chất lượng công việc và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh mà xây dựng kế hoạch cho công tác quản lý khác như quản lý chất lượng công trình , quản lý vật tư , trang thiết bị xe máy.Thực hiện công tác tự đào tạo , bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn , tổ chức học tập triển khai thực hiện theo tiêu chuẩn ISO kết hợp với kiểm tra đánh giá hiệu quả công việc để bố trí lại cho các bộ phận thích hợp với yêu cầu công việc. Tổ chức, tạo điều kiện cho công nhân đi học các lớp công nhân kỹ thuật để nâng cao tay nghề cho người lao động. Thực hiện xắp xếp lại lực lượng lao đông cho hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc. Hoàn thiện cơ chế quản lý , tăng cường công tác kiểm tra trên tất cả các lĩnh vực, thực hành tiết kiệm , ngăn ngừa tê tham nhũng , chống lãng phí nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của công ty. Tiến hành đồng thời việc tăng cường khối đoàn kết nội bộ trong công ty với việc xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của công ty đối với người lao độngcũng như hội đồng quản trị với các cổ đông. 
· Thù lao và các lợi ích khác và chi phí cho thành viên hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát: Thù lao của chủ tịch hội đồng quản trị công ty : 750.000đ/tháng, uỷ viên hội đồng quản trị và trưởng ban kiểm soát : 500.000đ/tháng và thành viên ban kiểm soát : 250.000đ/tháng
· Số lượng thành viên hội đồng quản trị , ban kiểm soát , ban giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: 8 người
· Tỷ lệ sở hữu cổ phần / vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữu cổ phần / vốn góp của thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành , ban kiểm soát, cổ đông lớn
	Cổ đông sáng lập
	Địa chỉ
	SỐ CMND
	CP hạn chế chuyển nhượng
	CP tự do chuyển nhượng
	Tổng số cổ phần nắm giữ
	Tỷ lệ

	Đại diện phần vốn của tổng công ty xây dựng điện việt nam : 
Ông : Đỗ văn Chính
	Hoà Khánh nam  Liên chiểu - Đà Nẵng
	181075538
	
	320.490
	320.490
	10,68%

	Ông Đỗ văn Chính
	Hoà Khánh nam  Liên chiểu - Đà Nẵng
	181075538
	
	55.000
	55.000
	1,8%

	Ông Vũ Danh Khánh
	294/56 Nguyễn lương bằng  Liên chiểu - ĐN
	201580952
	
	28.480
	28.480
	0,94%

	Ông Nguyễn trường Thành
	101 Huỳnh ngọc Huệ - Đà Nẵng
	201049537
	
	69.320
	69.320
	2,3%

	Ông Trần Hoàng Bính
	Hoà Minh  Liên Chiểu - Đà Nẵng
	181372022
	
	17.220
	17.220
	0,6%

	Ông  Phan Đức Vinh
	43 Trần cao Vân - Đà Nẵng
	201441445
	
	13.860
	13.860
	0,46%

	Trần đình Điệp
	Hoà Minh – Liên Chiểu - Đà Nẵng
	201340988
	
	31.060
	31060
	1,03%

	Ông   Phan Hiệp
	255 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng
	201455881
	
	21.100
	21.100
	0,7%

	Ông   Phan Duy Nam
	912 Trường Trinh - Đà Nẵng
	181135664
	
	1.000
	1.000
	0,03%

	Bà Vũ Thi Thu Hoài
	274 Nguyễn lương Bằng - Đà Nẵng
	201446484
	
	2.000
	2.000
	0,06%


· Thông tin về các giao dịch cổ phiếu / chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên hội đồng quản trị , ban giám đốc điều hành , ban kiểm soát , cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên hội đồng quản trị , ban giám đốc điều hành , ban kiểm soát và những người liên quan đến các đối tượng nói trên.
 2.Các dữ liệu thống kê về cổ đông / thành viên góp vốn

     2.1 . Cổ đông / Thành viên góp vốn trong nước

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông / thành viên góp vốn trong nước

	                                   Cổ đông
	Số lượng cổ phần
	Tỷ lê( %)

	Cổ đông tổng công ty cổ phần xây dựng điện việt nam
	320.490
	10,68

	Hội đồng quản  trị kiêm giám đốc , phó giám đốc
	141.540
	4,7%

	Ban kiểm soát
	24.100
	0,8%

	CBCNV khác trong công ty
	102.150
	3,4%

	Cổ đông bên ngoài
	2.411.720
	80,42

	                                 Tổng cộng
	3.000.000
	100


- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn / thành viên góp vốn theo nội dung: Tên , năm sinh ( cổ đông/ thành viên góp vốn cá nhân  địa chỉ liên lạc nghê nghiệp , ngành nghề hoạt động , số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu / vốn góp trong công ty , những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần / tỷ lệ vốn góp: 
    2.2. Cổ đông / Thành viên góp vốn nước ngoài: 
Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông / thành viên góp vốn nước ngoài

· Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn / thành viên góp vốn theo nội dung: Tên , năm sinh ( cổ đông/ thành viên góp vốn cá nhân  địa chỉ liên lạc nghê nghiệp , ngành nghề hoạt động , số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu / vốn góp trong công ty , những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần / tỷ lệ vốn góp: Cổ đông là người nước ngoài nắm giữ  4.300 cổ phần
                                                               Ngày 15 tháng 2 năm 2010
                                                                                                 Giám đốc 

                                                                              Công ty CPXD điện VNECO1

                                                                                              Đỗ Văn Chính
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